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SUMMARY 

Ti-containing SBA-15 mesoporous (Ti-SBA-15) materials have been successfully synthesized 
by direct method. The prepared Ti-SBA-15 samples were characterized by powder X-ray 
diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), nitrogen adsorption/desorption 
measurement, diffuse reflectance UV-visible spectroscopy (UV-Vis) and scanning electron 
microscopy (SEM). The obtained results have shown that the prepared samples had highly 
ordered hexagonal mesostructure with large specific surface area and uniform mesopore size 
distribution. No damage to the SBA-15 silica mesostructures was caused by the loading of 
titanium in framework. Ti substituted for Si in framework of SBA-15 existed in tetrahedrally 
coordinated form. 

 

I - mở đầu  

Với kích thước mao quản lớn (50 - 300 Å), 
đồng đều, thành mao quản dày, độ bền nhiệt và
thủy nhiệt cao hơn MCM-41, vật liệu mao quản 
trung bình SBA-15 [1], ®7 thu hút sự quan tâm 
đặc biệt của các nhà khoa học trong lĩnh vực 
xúc tác và hấp phụ. Tuy nhiên, do Si-SBA-15 là
vật liệu trung hoà điện tích và không có tâm xúc 
tác oxi hóa-khử nên người ta phải tìm cách đưa
một số kim loại chuyển tiếp (Fe, Co, V…) [2 - 
6] vào mạng cấu trúc của SBA-15 để tạo ra các 
tâm xúc tác mong muốn.  

Như ®7 biết [7], việc thay thế đồng hình các 
ion Si4+ bằng các ion Ti4+ vào trong vật liệu vi 
mao quản và mao quản trung bình ®7 tạo ra các 
chất xúc tác như TS-1 hay Ti-MCM-41… có 
hoạt tính cao trong phản ứng oxi hóa chọn lọc 
các hợp chất hữu cơ. Tuy nhiên, những xúc tác 
này vẫn có một số hạn chế hoặc là kích thước lỗ 

xốp nhỏ (TS-1) hoặc độ bền nhiệt và thuỷ nhiệt 
không cao (Ti-MCM-41). Vì vậy, việc đưa Ti 
vào mạng cấu trúc SBA-15 với hi vọng sẽ tạo 
được một loại vật liệu Ti-SBA-15 xúc tác hiệu 
quả đối với phản ứng oxi hóa chọn lọc các hợp 
chất hữu cơ, đặc biệt là các hợp chất hữu cơ có 
kích thước lớn. Thông thường người ta có thể 
đưa kim loại vào mạng SBA-15 bằng phương
pháp trực tiếp hoặc gián tiếp [4 - 6]. ở phương
pháp thứ nhất, nguồn kim loại được đưa vào hỗn 
hợp gel trong quá trình tổng hợp. Trong phương
pháp thứ hai, kim loại được phân tán vào vật liệu 
Si-SBA-15 bằng các kỹ thuật hóa-lý thích hợp 
(tẩm, lắng đọng hóa học…). Phương pháp gián 
tiếp có ưu điểm là có thể đưa một lượng lớn kim 
loại vào vật liệu rắn. Nhưng nhược điểm lớn 
nhất của phương pháp này là khó phân tán kim 
loại đồng đều trên bề mặt pha rắn, kim loại dễ bị 
co cụm làm che chắn mao quản, cản trở khuếch 
tán, do đó làm giảm hoạt tính xúc tác [6]. Trái 
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lại, với phương pháp trực tiếp thì kim loại được 
phân tán rất đồng đều trong mạng cấu trúc của 
pha rắn nhưng đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm 
ngặt kỹ thuật tổng hợp [4, 5]. 

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết 
quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản 
trung bình Ti-SBA-15 bằng phương pháp trực 
tiếp và xác định tính chất của vật liệu tổng hợp 
bằng các phương pháp hóa lý thích hợp. 

Ii - thực nghiệm 

1. Tổng hợp Ti-SBA-15 

Vật liệu Ti-SBA-15 được tổng hợp từ các 
hóa chất sau: titan (IV) isopropoxit (TIPP), 
tetraetyl octosilicat (TEOS), chất hoạt động bề 
mặt P123 (pluronic) EO20PO70EO20, isopropanol 
và axit HCl. 

Qui trình: TEOS được cho vào dung dịch 
của titan (IV) isopropoxit trong isopropanol. 
Hỗn hợp được khuấy trong khoảng 5 phút để tạo 
ra dung dịch trong suốt, đồng nhất (dung dịch 
A). Dung dịch A được nhỏ từng giọt vào dung 
dịch chất hoạt động bề mặt P123 trong HCl 2 M 
(pH < 1) ở 40oC. Hỗn hợp được khuấy mạnh 
trong 2 giờ và tiếp tục khuấy nhẹ trong 24 giờ 
để tạo thành gel với thành phần mol là 1TEOS : 
0,01TIPP : 0,0172P123 : 6,08HCl : 201,83H2O. 
Gel được chuyển vào bình teflon và tiếp tục 
được thuỷ nhiệt ở nhiệt độ 100oC trong 48 giờ. 
Sản phẩm được lọc, rửa, sấy khô ở 100oC, nung 
ở 550oC trong 10 giờ. 

2. Các phương pháp đặc trưng 

Để đặc trưng mẫu tổng hợp, chúng tôi ®7 sử 
dụng các phương pháp sau: 

Phổ nhiễu xạ Rơnghen (XRD) được ghi trên 
máy nhiễu xạ Rơnghen VNU-D8 Advance 
(Bruker, Germany), sử dụng nguồn bức xạ CuKα

với bước sóng λ = 1,5406 Å, góc quét 2θ thay 
đổi từ 0,5 - 100.

Đường đẳng nhiệt hấp phụ-khử hấp phụ N2

được thiết lập ở 77 K trên thiết bị Ommisorp-
100. 

Phổ tử ngoại và khả kiến (UV-Vis) được ghi 
trên máy GBC-2885 với bước sóng trong khoảng 
200 - 800 nm. 

Hiển vi điện tử quét (SEM) được chụp trên 
máy JSM-5300 LV và hiển vi điện tử truyền qua 
(TEM) được ghi trên máy JEOL-JEM 1010. 

III - Kết quả và thảo luận 

Phổ nhiễu xạ Rơnghen (XRD) của các mẫu 
SBA-15 và Ti-SBA-15 được trình bày ở hình 1. 
Từ hình 1 có thể nhận thấy rằng phổ XRD của 
mẫu Ti-SBA-15 có ba pic nhiễu xạ đặc trưng
ứng với các mặt (100), (110) và (200) tương tự 
như phổ XRD của mẫu SBA-15 [1]. Pic nhiễu xạ 
có cường độ lớn nhất ứng với mặt (100) ở góc 
2θ = 0,860 đặc trưng cho vật liệu mao quản 
trung bình. Pic đó có cường độ lớn và hẹp chứng 
tỏ vật liệu có độ trật tự cao. Hai pic có cường độ 
nhỏ hơn ứng với các mặt (110) và (200) ở góc 
2θ= 1,50 và 1,70 tương ứng, đặc trưng cho cấu 
trúc lục lăng 2 chiều (p6mm) với khoảng cách 
d100 = 102,069 Å tương ứng với thông số mạng 

a0 = 117,89 Å (với a0 = 1002 / 3d ). Điều đó 

chứng tỏ rằng khi đưa Ti vào mạng lưới SBA-15 
bằng phương pháp tổng hợp trực tiếp (theo kết 
quả UV-Vis, hình 6) cấu trúc dạng lục lăng hai 
chiều của SBA-15 hầu như không bị thay đổi. 

 

Hình 1: Phổ XRD của các mẫu SBA-15 và
Ti-SBA-15 

Hình 2 và 3 là ảnh hiển vi điện tử truyền qua 
(TEM) của các mẫu SBA-15 và Ti-SBA-15. Từ 
hình ảnh này có thể thấy các lỗ xốp dạng lục 
lăng ®7 được hình thành trong mẫu SBA-15 
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(hình 2A) cũng như trong mẫu Ti-SBA-15 (hình 
3A), các ống mao quản trung bình xếp song 
song với nhau (hình 2B đối với mẫu SBA-15 và
hình 3B đối với mẫu Ti-SBA-15). ở đây không 
nhận thấy sự xuất hiện của TiO2 ở dạng antas 

trên bề mặt của vật liệu Ti-SBA-15. Điều này
phù hợp với kết quả phổ nhiễu xạ Rơnghen ở 
trên, tức là cấu trúc mao quản trung bình có độ 
trật tự cao của SBA-15 vẫn được duy trì khi đưa
Ti vào mạng lưới SBA-15. 

 

Hình 2: ảnh TEM của SBA-15 Hình 3: ảnh TEM của Ti-SBA-15 
 

Để tìm hiểu sâu hơn về tính chất bề mặt của vật liệu Ti-SBA-15 tổng hợp, phương pháp hấp 
phụ-khử hấp phụ N2(BET) ®7 được sử dụng. Đường đẳng nhiệt hấp phụ-khử hấp phụ N2 và đường
phân bố kích thước mao quản của mẫu Ti-SBA-15 được trình bày trên hình 4 và 5. Từ hình 4, có thể 
thấy đường đẳng nhiệt hấp phụ-khử hấp phụ N2 của Ti-SBA-15 thuộc kiểu thứ IV và có vòng trễ 
dạng H1 (theo phân loại của IUPAC) đặc trưng cho vật liệu có mao quản trung bình dạng hình trụ 
thông hai đầu. 

 

Hình 4: Đường đẳng nhiệt hấp phụ- 
khử hấp phụ N2 của Ti-SBA-15 

Hình 5: Đường phân bố kích thước 
mao quản của Ti-SBA-15 
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Đường phân bố kích thước mao quản của 
mẫu Ti-SBA-15 (hình 5) có pic hẹp, cường độ 
lớn chứng tỏ vật liệu tổng hợp có kích thước 
mao quản rất đồng đều với đường kính mao 
quản (dp) rộng ∼96 Å. Từ các giá trị của thông 
số mạng a0 và đường kính mao quản dp, có thể 
tính được chiều dày thành mao quản (dw) bằng 
22,14 Å (hiệu của a0 và dp). Diện tích bề mặt 
riêng (SBET) được xác định trong vùng P/P0 nhỏ 
(0,05 - 0,3) là 545 m2/g. Các thông số cấu trúc 
của vật liệu Ti-SBA-15 được trình bày ở bảng 1. 

Để xác định xem Ti có được thay thế đồng 
hình cho Si trong mạng SBA-15 hay không và ở
trạng thái nào chúng tôi ®7 sử dụng phương 
pháp đo phổ UV-Vis của mẫu nghiên cứu ở 
trạng thái rắn. Theo tài liệu [5], phổ UV-Vis của 
vật liệu chứa Ti có ba đám phổ đặc trưng: đám 

phổ ứng với bước sóng ∼ 210 nm đại diện cho Ti 
phối trí 4 được thay thế đồng hình cho Si trong 
mạng lưới, đám phổ ứng với bước sóng ∼ 300 
nm  biểu thị cho sự tồn tại của Ti có số phối trí 
> 5 phân tán cao ngoài mạng và đám phổ ở bước 
sóng ∼ 300 - 400 nm được cho là sự tồn tại của 
oxit titan dạng anatas. 

Từ phổ UV-Vis của Ti-SBA-15 và SBA-15 
(hình 6) có thể thấy rằng, không có dải hấp thụ 
nào xuất hiện trên phổ của mẫu Si-SBA-15. Còn 
trên phổ của mẫu Ti-SBA-15 chỉ xuất hiện một 
đám phổ ở vùng ∼215 nm đặc trưng cho Ti phối 
trí 4 thay thế đồng hình Si tồn tại trong mạng 
lưới. 

Như vậy, rõ ràng hầu hết Ti ®7 được đưa vào
mạng lưới ở dạng số phối trí 4, không có TiO2

tồn tại bên ngoài mạng của SBA-15. 

Bảng 1: Thông số cấu trúc của vật liệu Ti-SBA-15 tổng hợp 

Mẫu d100, Å A0, Å dp, Å dw, Å SBET, m2/g 

Ti-SBA-15 102,069 117,89 95,75 22,14 545 

Hình 6: Phổ UV-Vis của  
các mẫu SBA-15 và Ti-SBA-15 

Hình 7: ảnh SEM của Ti-SBA-15 

Hình dạng và kích thước của các hạt vật liệu 
Ti-SBA-15 cũng ®7 được nhận biết qua ảnh hiển 
vi điện tử quét (SEM, hình 7). Từ ảnh SEM cho 
thấy rằng quá trình tổng hợp trực tiếp ®7 tạo ra 
các hạt vật liệu Ti-SBA-15 dạng con nhộng khá 
đồng đều với kích thước khoảng 0,5 - 0,7 µm. 

Iv - kết luận 

Vật liệu Ti-SBA-15 ®7 được tổng hợp thành 
công bằng phương pháp trực tiếp. Các mẫu tổng 
hợp ®7 được đặc trưng bằng các phương pháp 
hóa lý hiện đại XRD, BET, TEM, UV-Vis. Từ 
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kết quả thu được có thể kết luận rằng mẫu tổng 
hợp được có cấu trúc lục lăng hai chiều với độ 
trật tự cao, kích thước mao quản đồng đều với 
đường kính ∼96 Å, diện tích bề mặt riêng 545 
m2/g. Titan ®7 được đưa vào mạng cấu trúc của 
SBA-15 và Ti tồn tại trong mạng lưới ở dạng 
phối trí 4, thay thế đồng hình cho Si. 
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